Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 32:                                                              Ngày soạn: 09 - 4 - 2018
                                                                                            Ngày dạy:  Thứ hai ngày 16 - 4 - 2018
         Buổi sáng:                          
                                               Tiết 2 + 3:                  Tập đọc                           
Chuyện quả bầu
I. Mục đích yêu cầu :

- HS đọc mạch lạc toàn bài; biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ rõ ý. 
- HS hiểu nghĩa các từ được chú giải trong bài; Hiểu nội dung bài: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc có chung một tổ tiên.

- BD cho HS tình đoàn kết các dân tộc anh em.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ), sưu tầm tranh, ảnh về các dân tộc trên đất nước ta. Bảng phụ để HD luyện đọc.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc bài  Cây và hoa bên lăng Bác  + TLCH về ND bài.
- GV + HS nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu ND chủ điểm Nhân dân nói về các dân tộc anh em trên đất nước ta, những người lao động bình thường, những người anh hùng nhỏ tuổi xưa và nay.

 -> Giới thiệu ND truyện đọc Chuyện quả bầu: một truyện cổ tích của dân tộc Khơ - mó, giải thích nguồn gốc ra đời của các dân tộc anh em trên đất nước VN ta. Câu chuyện giúp chúng ta hiểu rằng các dân tộc trên đất nước ta cùng chung tổ tiên, cùng chung cội rễ.
b. Các hoạt động : 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài - 1 HS đọc bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV l​ưu ý HS luyện đọc đúng các từ: 
lạy van, ngập lụt, biển nước, lấy làm lạ, lao xao, lần lượt, ...
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. 
- GV theo dõi, uốn nắn cách đọc.
+ GV dùng bảng phụ HDHS đọc một số câu:

. Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, / mây đen ùn ùn kéo đến. // Mưa to,/ gió lớn, / nước ngập mênh mông. // Muôn loài đều chết chìm trong biển nước. //
( giọng đọc dồn dập ).
. Lạ thay, / từ trong quả bầu, / những con người bé nhỏ nhảy ra. // Người Khơ - mó, nhanh nhảu ra trước, / dính than / nên người hơi đen. // Tiếp đến, người Thái, / người Mường, / người Dao, / người Hmông, / người £ - đê, / người Ba - na, / người Kinh ... / lần lượt ra theo. / ( nhịp đọc nhanh hơn, giọng ngạc nhiên ).
- GV giúp HS hiểu các từ ngữ được chú giải ( SGK - T.117 ). 
- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài - CN ).
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt, tuyên dương.

Tiết 2:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hư​ớng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời câu hỏi SGK.
+ HS đọc đoạn 1 + TLCH: Con dúi làm gì khi bị hai vợ chồng người đi rừng bắt ? 
(  con dúi lạy van xin tha, hứa sẽ nói điều bí mật ).
- GV nêu tiếp CH 1 ( SGK ): ... Sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp miền. Khuyên hai vợ chồng cách phòng lụt.
+ HS đọc tiếp đoạn 2, TLCH 2 ( SGK ): ... làm theo lời khuyên của dúi: lấy khúc gỗ to, khoét rống, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày, bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng lỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy ngày mới chui ra.
- GV hỏi thêm: Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất và muôn vật như thế nào sau nạn lụt ? ( Cỏ cây vàng úa, mặt đất vắng tanh không còn một bóng người ).
+ HS đọc tiếp đoạn 3, TLCH 3 ( SGK ): Người vợ sinh ra một quả bầu, đem cất bầu lên giàn bếp. Một lần ... Từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra.
- GV hỏi thêm: Những con người đó là tổ tiên của những dân tộc nào ? 
( ... Khơ - mó, Thái, Mường, Dao, Hmông, £ - đê, Ba - na, Kinh, ... )
+ GV nêu tiếp câu hỏi 4 ( SGK )  - GV có thể gợi ý hoặc cho HS quan sát thêm tranh ảnh về các dân tộc trên đất nước ta để các em nói được càng nhiều càng tốt.
+ Câu hỏi 5 ( SGK ) -  Một số HS tiếp nối nhau đặt tên khác cho câu chuyện. VD:  Nguồn gốc các dân tộc trên đất nước Việt Nam / Cùng là anh em / Anh em cùng một mẹ / Anh em cùng một tổ tiên ...

* HĐ 3: Luyện đọc lại: 

- GV tổ chức cho 3, 4 HS thi đọc lại câu chuyện. 
- GV nhắc HS chú ý giọng đọc từng đoạn. 

3. Củng cố, dặn dò: 
+ GV chốt ND bài: Câu chuyện giải thích nguồn gốc ra đời của các dân tộc anh em trên đất nước VN ta. Câu chuyện giúp chúng ta hiểu rằng các dân tộc trên đất nước ta đều là anh em một nhà, cùng chung tổ tiên, cùng chung cội rễ.
- HS liên hệ: nói về tình cảm của các dân tộc anh em trên đất nước ta ( phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau ).
- GV nhận xét tiết học, dặn HS đọc kĩ lại truyện, nhớ truyện để CB cho tiết kể chuyện sau.

                                Tiết 4:
                           Toán
T.156: ôn tập về phép cộng, phép trừ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố KN thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Rèn kĩ năng đặt tính và tính, KN giải toán liên quan đến phép cộng, phép trừ.

-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Nội dung một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  
- KT kết hợp khi ôn tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành

- GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)      216  +  152                  415  +  254                  467  +  211

           b)      765  -  423                   687  -  251                   489  -  163
+ Bài 2: Mảnh vải trắng dài 342 dm, mảnh vải xanh dài 354 dm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu dm, bao nhiêu mét ? 

+ Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 435 kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 130 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

+ Bài 4:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Hai số có tổng bằng 524 và có hiệu cũng bằng 524 là:

          A. 521 và 3.                 B. 524 và 0.

          C. 522 và 2.                 D. 523 và 1.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố cho HS KN đặt tính và tính trường hợp phép cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 2: Củng cố KN trình bày giải toán liên quan đến phép cộng.

+ Bài 3: Củng cố KN trình bày giải toán liên quan đến phép trừ.

+ Bài 4: Củng cố về ý nghĩa của số 0 trong phép cộng và phép trừ.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về phép cộng, phép trừ.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ KT về phép cộng, phép trừ.


             Buổi chiều:
                                     TiÕt 1:                       TIẾNG VIỆT (*)  
TĐ: quyển sổ liên lạc
I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc l​ưu loát toàn bài. Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

- Hiểu tác dụng của SLL: ghi nhận xét của GV về KQ học tập và những ưu khuyết điểm của HS để cha mẹ phối hợp với nhà trường động viên, giúp đỡ con em mình học tập tốt.

- GDHS ý thức giữ gìn sổ liên lạc như một kỉ niệm về quãng đời học tập.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK. Bảng phụ để HD luyện đọc.

- Sổ liên lạc của từng HS.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS nối tiếp nhau đọc bài  Chuyện quả bầu  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lư​u ý HS đọc đúng các từ ngữ: sổ liên lạc, lắm hoa tay, lời thầy, nguệch ngoạc, luyện viết, ...

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 3 đoạn: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... "tập viết thêm ở nhà".

+ Đoạn 2: tiếp theo đến: ... " cần luyện viết nhiều hơn".
+ Đoạn 3: phần còn lại.

- GV dùng bảng phụ HDHS luyện đọc một số câu:

          Trung băn khoăn: //

         - Sao chữ bố đẹp thế mà thầy còn chê ? //

          Bố bảo: //

         - Đấy là do sau này bố tập viết rất nhiều. //

         - Thế bố có được khen không ?

         Giọng bố buồn hẳn: //

         - Không. // Năm bố học lớp ba, / thầy đi bộ đội rồi hi sinh. //

- GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ đ​ược chú giải ở cuối bài và mời 1 HS giải nghĩa lại từ: nguệch ngoạc - viết hoặc vẽ không cẩn thận, trông rất xấu.
- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

HS đọc thầm từng đoạn rồi trả lời các CH trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1 + TLCH 1 ( SGK ):  Tháng nào cô cũng nhắc  Trung phải tập viết thêm ở nhà ).

- GV hỏi HS: Vì sao tháng nào cô giáo cũng nhắc Trung phải tập viết thêm ở nhà ? ( Vì chữ của  Trung còn xấu ).
+ HS đọc tiếp đoạn 2 + TL CH 2 ( SGK ): Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ của bố cho  Trung xem để  Trung biết ngày nhỏ, giống như  Trung, chữ của bố rất xấu. Nhờ nghe lời thầy, luyện viết nhiều, chữ bố mới đẹp. Nếu  Trung nghe lời cô giáo, tập viết nhiều như bố ngày nhỏ, chữ  Trung cũng sẽ đẹp.
+ HS đọc tiếp đoạn 3, TLCH 3 ( SGK ): Bố của Trung buồn vì thầy đã hi sinh. Bố tiếc là thầy không thấy HS của thầy ngày nào nhờ nghe lời thầy rèn luyện đã viết chữ đẹp.

+ GV nêu tiếp câu hỏi 4 ( SGK ) - HS mở SLL, chọn nêu nhận xét của thầy ( cô ) về em trong một tháng bất kì và nói rõ em đã làm gì để thầy ( cô ) vui lòng - GV khuyến khích HS nói chân thật theo SLL của mình.

+ GV hỏi thêm:

- Sổ liên lạc có tác dụng như thế nào đối với các em ? ( Sổ liên lạc ghi nhận xét của thầy

 ( cô ) về KQ học tập và những ưu, khuyết điểm của em, giúp cha mẹ biết em học ở trường như thế nào. SLL vừa động viên, vừa giúp em sửa chữa thiếu sót ).

- Em phải giữ gìn SLL như thế nào ? ( Em phải giữ SLL cẩn thận. Bố bạn Trung đã giữ SLL như giữ một kỉ niệm quý để lại cho con trai ).
* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- GV tổ chức cho HS thi đọc bài theo nhóm ( HS  tự phân vai, thi đọc lại truyện - nhắc HS thể hiện đúng giọng các nhân vật ). 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại tác dụng của SLL + liên hệ về việc học tập và rèn luyện của bản thân, về ý thức giữ gìn SLL.
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS tiếp tục luyện đọc bài văn.
                                      TiÕt 2:                        TIẾNG VIỆT (*)
                        ÔN LTVC: Từ ngữ về bác hồ. Dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố vốn từ ngữ về Bác Hồ; ôn luyện về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS chọn được những TN cho trước để điền đúng vào đoạn văn; Tìm được một vài TN ca ngợi Bác Hồ; Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có ô trống.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND các đoạn văn ở BT 1, 3 ( Vở BT TV in ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện tập, mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( Vở BT TV in – T.57 ).
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả đoạn văn. 

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng và nhắc HS đọc kĩ đoạn văn.

- HS nêu nhận xét về ND đoạn văn: viết về cách sống giản dị của Bác Hồ.
- HS tự suy nghĩ rồi làm bài: chọn TN thích hợp để điền đúng vào từng chỗ trống.

- Cả lớp làm bài vào vở BT. 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

Thứ tự các từ cần điền: đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.

. GV khắc sâu những TN nói về cách sống giản dị của Bác Hồ.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV gợi ý HS: có thể tìm những TN ca ngợi Bác trong các bài thơ, bài hát, các câu chuyện kể về những phẩm chất cao đẹp của Bác mà em đã nghe, đã đọc.

- HS suy nghĩ, trao đổi theo cặp rồi tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc các từ tìm được.

- Cả lớp và GV nhận xét, GV ghi nhanh các từ ngữ đúng lên bảng: sáng suốt, tài ba, đức độ, yêu nước, thương dân, thương giống nòi, khiêm tốn, bình dị giản dị, ...

. GV khắc sâu những TN ca ngợi về phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ.
* HĐ 2: Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( Vở BT TV in – T.57 ).

- GV tổ chức cho HS làm bài tương tự như bài 1.

. Củng cố cho HS về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố vốn TN về Bác Hồ; Cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. 
 
                                Tiết 3:                              Toán (*)                               
        ôn tập về phép cộng, phép trừ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố KN thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Rèn kĩ năng đặt tính và tính, KN giải toán liên quan đến phép cộng, phép trừ.

-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Nội dung một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành

- GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)      216  +  352                  412  +  157                  637  +  211

           b)      456  -  132                   687  -  264                   958  -  630
+ Bài 2: Mảnh vải hoa dài 342 m, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải hoa 115 m. Hỏi mảnh vải xanh dài bao nhiêu mét ? 

+ Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 465 kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 215 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố cho HS KN đặt tính và tính trường hợp phép cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 2: Củng cố KN trình bày giải toán về nhiều hơn.

+ Bài 3: Củng cố KN trình bày giải toán về ít hơn.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về phép cộng, phép trừ.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ KT về phép cộng, phép trừ.

  
                                                                                                Ngày soạn: 10 - 4 - 2018
                                                                                               Ngày dạy:  Thứ ba ngày 17 - 4 - 2018
        Buổi sáng:
                                    Tiết 1:               chính tả ( nghe - viết ) 
chuyện quả bầu
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng bài tóm tắt Chuyện quả bầu. Viết hoa đúng tên riêng Việt Nam. Làm đúng các bài tập phân biệt l / n.
- Rèn KN nghe - viết chính tả; KN phân biệt l / n.
- HS có ý thức viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- HS: bảng con, phấn.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp , dưới lớp viết ở bảng con:  giảng giải, rỏ dãi, giầy dép, ...

- GV nhận xét, khắc sâu cách phân biệt  d / r / gi.
2. Bài mới:


a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc bài viết 1 lần, 3 -  4 HS đọc lại. 

- GV giúp HS nắm ND bài viết: Giải thích nguồn gốc ra đời của các dân tộc anh em trên đất nước ta.

- HS tìm, luyện viết các tên riêng trong bài chính tả ở bảng con.

- GV nhận xét, lưu ý HS cách viết hoa tên riêng các dân tộc.
-  GV đọc cho HS viết bài - HS đổi chéo vở để soát lỗi.

- GV chấm 1 / 3 số  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): 
- 1, 2 HS đọc y/ cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
- 4, 5 HS đọc lại bài.

- Củng cố KN phân biệt: l / n.

+ BT 3 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài. 
- 4, 5 HS lên bảng thi làm bài đúng, nhanh.

- Từng em viết bài xong đọc lại kết quả. Cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng: nồi, lội, lỗi.
- Củng cố KN phân biệt: l / n.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố cách viết tên riêng các dân tộc VN, cách phân biệt l / n.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt.
                                        

                                       Tiết 2:                   kể chuyện
chuyện quả bầu
I. Mục đích yêu cầu:
- HS dựa vào tranh minh họa và gợi ý, kể lại được từng đoạn câu chuyện ; biết kể  toàn bộ câu chuyện theo mở đầu cho trước.

- Rèn KN kể chuyện: Biết kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung - Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.

- GDHS yêu thương, giúp đỡ, đoàn kết các dân tộc trên đất nước.

II. chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ ( SGK ), Bảng phụ viết sẵn các gợi ý.

III.  Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. 

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Kể lại các đoạn 1, 2 ( theo tranh ). 
- 1 HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ), lớp đọc thầm.
- GVHD HS quan sát tranh minh hoạ ( SGK ), nói về ND tranh.
- GV chốt, ghi bảng:

+ Tranh 1: Hai vợ chồng người đi rừng bắt dược một con dúi.


+ Tranh 2: Khi hai vợ chồng chui ra từ khúc gỗ khoét rỗng, mặt đất vắng tanh không một bóng người.

- HS tập kể chuyện trong nhóm - Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.

- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất.
* HĐ 2: Kể lại đoạn 3 ( theo gợi ý ).
- 1 HS đọc yêu cầu 2 ( SGK - đọc cả gợi ý ).
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn 3 gợi ý lên bảng và nhắc HS đọc kĩ 3 gợi ý để nhớ lại ND đoạn 3 của câu chuyện.
- HS dựa vào gợi ý đã cho, tập kể lại Nd đoạn 3 của câu chuyện trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.

- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất.
* HĐ 3: Kể lại  toàn bộ câu chuyện.
- 1 HS đọc yêu cầu 3 và đoạn mở đầu cho sẵn ( SGK ). 

- GV nói: Đây là cách mở đầu giúp các em hiểu câu chuyện hơn.

- Một số HS tiếp nối nhau kể toàn bộ câu chuyện. 
- Lớp nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV mời 1, 2 HS nói về ND câu chuyện. GV chốt -> ý nghĩa GD qua câu chuyện.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  kể chuyện tốt. Dặn HS tập lại câu chuyện cho ngư​êi thân nghe.


                                Tiết 4:                                Toán
                                             T.157: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số; Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị; Biết giải bài toán về nhiều hơn có kèm theo đơn vị đồng. 
- Rèn KN đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số và phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị; KN giải bài toán về nhiều hơn.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn bài 1.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV ghi bảng các số, gọi HS  đọc: 213, 405, 215, ...

- Phân tích các số sau thành các trăm, chục và đơn vị: 798, 203, 320 ( HS làm ở bảng con,  3 HS làm trên bảng lớp ). 

- GV nhận xét, khắc sâu cách đọc, viết, phân tích cấu tạo các số có 3 chữ số.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

+ Bài 1: - GV hướng dẫn bài  mẫu sau đó HS tự làm bài vào vở theo mẫu.
- 4 HS lên bảng làm bài,  lớp chữa bài, nhận xét, GV chốt kết quả đúng.

- HS không nhất thiết thiết phải kẻ bảng như sách mà chỉ cần viết: 
   VD: Bốn trăm mười sáu: có 4 trăm, 1 chục, 6 đơn vị. 

   Các phần còn lại làm tương tự.
- Củng cố cách đọc, viết, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị.

+ Bài 3: - HS tự làm bài vào vở. 

- 2 HS làm bài trên bảng lớp. 
 - HS nhận xét, chữa bài. Khi chữa bài GV yêu cầu HS giải thích cách làm.

- Củng cố cách so sánh các số có ba chữ số.
+ Bài 5: - HS tự đọc, phân tích đề toán -> xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. 

- 1 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn có kèm theo đơn vị là đồng. 

+ Bài 2: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).

- HS tự làm bài vào vở theo mẫu.

- 3 HS lên bảng làm bài. Lớp chữa bài, nhận xét tuyên d​ương HS.

- Củng cố về TT các số tự nhiên liên tiếp.

+ Bài 4: ( HS làm thêm nếu còn thời gian ).

- HS quan sát hình SGK và nêu miệng câu trả lời.

- GV yêu cầu HS nêu nhận biết về 1/ 5 số ô vuông có ở hình a.
- Củng cố cách nhận biết về 1/ 5.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số, giải bài toán về nhiều hơn.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​​ư¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục ôn cách đọc, viết, so sánh và giải bài toán với các số có 3 chữ số.

                                                                              Ngày soạn: 11 - 4 - 2018
                                                                                          Ngày dạy:  Thứ t​ư ngày 18 - 4 - 2018
              Buổi sáng:                          

                                          Tiết 1:                       Tập đọc                              
Tiếng chổi tre
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết ngắt nghỉ hơi đúng khi đọc các câu thơ viết theo thể tự do.
- Hiểu các từ ngữ đư​ợc chú giải trong bài. Hiểu ND bài: Chị lao công lao động vất vả để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp. 
- GDHS lòng biết ơn chị lao công và ý thức giữ gìn vệ sinh chung. 
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK, Bảng phụ để HD luyện đọc.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS  đọc bài  Quyển sổ liên lạc + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu ND bài.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài. 2 HS  đọc lại bài. Lớp đọc thầm.
- HS tiếp nối nhau đọc từng ý thơ ( GVHDHS dùng bút chì đánh dấu từng ý thơ ), kết hợp HDHS đọc các từ: lặng ngắt, như sắt, gió rét, ...

- HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn trong bài, GV hướng dẫn các em đọc vắt dòng, nghỉ hơi đúng các dòng thơ, các ý thơ, đoạn thơ.

- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - T.122 ), và giải nghĩa thêm:
 sạch lề ( sạch lề đường, vỉa hè ), đẹp lối ( đẹp lối đi, đường đi ).
- HS thi đọc giữa các nhóm ( cả bài ).
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK - T.122
+ Câu 1: Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những đêm hè rất muộn, khi ve cũng đã mệt, không kêu nữa và vào những đêm đông lạnh giá, khi cơn giông vừa tắt.
+ Câu 2: Những câu thơ Chị lao công / Như sắt / Như đồng - tả vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ của chị lao công.

+ Câu 3: Qua bài thơ, nhà thơ muốn nói: Chị lao công làm việc rất vất vả cả những đêm hè oi bức, những đêm đông giá rét. 
- GV chốt ND bài: Chị lao công lao động vất vả để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp. 
- HS liên hệ về tình cảm, lòng biết ơn đối với chị lao công và ý thức giữ gìn VS chung.
* HĐ 3: Luyện đọc HTL bài thơ.
- GVHDHS  HTL từng đoạn rồi cả bài, theo cách lấy giấy che từng dòng, từng đoạn. 

- HS luyện đọc TL bài thơ ( HS HTL 2 khổ thơ cuối ).

- HS thi đọc TL từng đoạn rồi cả bài thơ.

- Lớp nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt, thuộc bài.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nói về công việc của chị lao công + Liên hệ về ý thức giữ gìn VS chung.
- GV nhận xét tiết học; Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ.


                                         Tiết 2:                       Tập viết                            
                                                     Chữ hoa Q ( kiểu 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết viết chữ cái viết hoa Q ( kiểu 2 ), chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn KN viết chữ hoa Q ( kiểu 2 ).

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  Q ( kiểu 2)  viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Quân; Quân dân một lòng.

- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV KT vở HS viết bài ở nhà. Cả lớp viết chữ cái hoa N ( kiểu 2 ) đã học ở bảng con.

- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng Người ta là hoa đất. Cả lớp viết bảng con chữ: Người.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa Q  kiểu 2.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu.

- HS nêu nhận xét về cấu tạo chữ Q ( kiểu 2 ):
 Chữ Q hoa ( kiểu 2 ) gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 2 nét cơ bản - nét cong trên, cong phải và lượn ngang.

- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ Q hoa ( kiểu 2 ) lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ Q ( kiểu 2 ) trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Quân dân một lòng.

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: quân dân đoàn kết, gắn bó với nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng, nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.
+ Nối nét: nối từ nét hất của chữ Q sang chữ cái viết thường liền kề.
+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- GV viết mẫu chữ  Quân và HDHS cách viết.

- HS tập viết chữ Quân ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS tập viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ Q ( kiểu 2 ) cỡ vừa.

+ 1 dòng chữ Q ( kiểu 2 ) cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ Quân cỡ vừa, 1 dòng chữ Quân cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ:  Quân dân một lòng.
- HS luyện viết bài theo yêu cầu.

+ GV theo dõi, uốn nắn giúp HS viết đúng q. trình, hình dáng và ND. 

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ Q ( kiểu 2).
                                        Tiết 3:                           Toán      
 T.158: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết sắp thứ tự các số có ba chữ số. Biết cộng, trừ ( không nhớ ) các số có ba chữ số; cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo; Biết xếp hình đơn giản.

- Rèn luyện KN sắp thứ tự các số có 3 chữ số; KN giải toán về cộng, trừ ( không nhớ ) các số có ba chữ số; cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo; KN xếp hình đơn giản.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- GV + HS: Các hình tam giác ( bài 5 ).

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố KT về cộng, trừ  các số trong phạm vi 1000.  
- GV ghi bảng các phép tính:

               415  + 132             638  -  324                  85 + 15

- 3 HS lên bảng, dưới lớp làm ở bảng con.

- GV hỏi để củng cố cho HS về KN thực hiện phép cộng ( có nhớ ) các số có 2 chữ số và cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số.

* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT: 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.166 ) rồi chữa bài.

+ Bài 2: - HS tự làm bài vào vở, 2 HS chữa bài. 

- Lớp nhận xét, GV chốt kết quả đúng:

a) 599,  678,  875,  903,  1000.


b) 1000,  903,  875,  678,  599.

- Củng cố về sắp thứ tự các số có ba chữ số .

+ Bài 3: - HS tự làm bài rồi chữa bài. 

- GV yêu cầu HS  nêu cách tính như bài học: đặt tính rồi tính.

- Củng cố cộng, trừ viết các số có ba chữ số.

+ Bài 4: - HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.

- HS nhận xét, thống nhất KQ đúng.

- Củng cố cộng, trừ nhẩm kèm đơn vị đo độ dài.

+ Bài 5: - HS nêu yêu cầu của bài, GV kết hợp gắn các hình tam giác như SGK lên bảng và giúp HS nắm rõ yêu cầu của bài.

- HS sử dụng các hình tam giác đã CB để xếp hình, GV mời 1 HS lên bảng xếp.

- Củng cố cho HS về KN xếp hình đơn giản.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép cộng, phép trừ; về so sánh các số có 3 chữ số.
                                      Tiết 4:                        đạo đức
Giáo dục an toàn giao thông
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết một số tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông và một số quy định khi tham gia giao thông.

- HS có thói quen chấp hành tốt quy định về trật tự ATGT.

- HS có ý thức chấp hành quy định về An toàn giao thông.

II. chuẩn bị:

- GV: Một số tình huống về tham gia  giao thông.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS  nêu ích lợi của một số loài vật đối với cuộc sống con người ?

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1:   HS thảo luận nhóm.
+ Mục tiêu: Giúp HS  biết được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi tham gia giao thông.

+ Cách tiến hành:

- GV đưa ra tình huống:

a) Bạn Lan vừa ra đến cổng trường, bạn đã chạy vụt qua đường để sang bên kia với mẹ đang chờ.


b) Trên đường đi học về ba bạn, Hoa, Mai, Huệ khoác vai nhau đi vừa đi vừa xem truyện.

c) Ngồi trên xe máy không bám vào người lái.

- HS thảo luận nhóm về 3 tình huống.
- Đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét.

- GV kết luận: Cần quan sát nếu không có xe qua lại sau đó  mới sang đường. Không được đi hàng đôi, ba và xem truyện khi đang đi. Cần bám vào người lái xe khi đang đi trên đường.

* HĐ 2: Liên hệ.
+ Mục tiêu:  Giúp HS  biết được một số quy định khi tham gia giao thông.

+ Cách tiến hành:

- GV nêu một số câu hỏi yêu cầu HS thảo luận theo cặp rồi TL:
a) Đi trên đường em thường đi phía tay nào ? ( tay phải ).
- Khi lên, xuống xe máy, ô tô em cần lưu ý điều gì ? ( xe dừng hẳn mới được lên, xuống).
- Khi ngồi trên xe máy, ô tô đang chạy em cần phải ngồi như thế nào ? ( không được quay ngang ngửa, thò đầu, tay ra ngoài, đứng lên, ... khi xe đang chạy ).
- HS  trả lời. Lớp nhận xét, chốt ý đúng.

- HS kể về việc tham gia giao thông ở địa phương mình ( bản thân mình ).

- GV kết luận: Cần thực hiện tốt một số quy định để giữ an toàn cho  mình và mọi người.

* HĐ 3: Vẽ phương tiện giao thông mà em thích.

- HS vẽ ở mức đơn giản ( có thể vẽ 1, 2 phương tiện giao thông mà em thích ).

- GV bao quát giúp HS hoàn thành bài vẽ.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. GV chốt: Cần chấp hành  đúng luật giao thông để đảm bảo tính mạng cho mình và mọi người.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS chấp hành tốt luật ATGT.
             
                                                                                Ngày soạn:  12 - 4 - 2018
                                                                                             Ngày dạy: Thứ năm ngày 19 - 4 - 2018. 
            Buổi sáng:

                                     Tiết 1:             chính tả ( nghe - viết )  

                                                       Tiếng chổi tre
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe viết chính xác, trình bày đúng hai khổ thơ cuối của bài Tiếng chổi tre theo thể thơ tự do. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu l / n.

- Rèn kĩ năng nghe viết, trình bày bài thơ theo thể tự do. KN phân biệt âm đầu l / n.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị: - Bảng phụ viết sẵn ND BT 2 ( a ).
- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  2 HS lên bảng viết, dư​ới lớp viết ở bảng con: nấu cơm, lội nước, lỗi lầm, nuôi nấng, lo lắng.

- GV nhận xét, uốn nắn.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc bài viết chính tả 1 lần, 2 HS đọc lại.

- GV hỏi HS về ND đoạn thơ: nói về chị lao công phải làm việc vất vả trong những đêm đông gió rét.

- HS tìm những chữ phải viết hoa trong bài, nêu nhận xét về cách trình bày các dòng thơ.

- HS luyện viết ở bảng con: cơn giông, trông, lặng ngắt, sắt, quét rác chổi tre, gió rét, sạch lề, đẹp lối, ..., 

- GV nhận xét, sửa sai cho HS.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): -  HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm, tự làm bài vào vở.

- GV gắn bảng phụ lên bảng, 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng: 

                      Một cây làm chẳng nên non

                 Ba cây chôm lại nên hòn núi cao.

                      Nhiễu điều phủ lấy giá gương

                 Người trong một nước phải thương nhau cùng.

+ BT 3 ( a ): - GV tổ chức cho HS làm thi theo nhóm ( 3 nhóm - mỗi nhóm 5 HS ) dưới hình thức thi tiếp sức.

- Từng nhóm thi làm bài.

- Hết thời gian, nhóm nào viết được nhiều từ, đúng thì thắng cuộc.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài thơ. Liên hệ về ý thức giữ VS chung, tình cảm yêu quý những người lao động.

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. Nhắc HS luyện viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.

                                      Tiết 2:                  luyện từ và câu  

                                  Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- HS bước đầu làm quen với khái niệm từ trái nghĩa, Biết xếp các từ có nghĩa trái ngược nhau ( từ trái nghĩa ) theo từng cặp. Biết điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống.
- Rèn luyện KN nhận biết về từ trái nghĩa; KN sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: - Bảng phụ viết ND đoạn văn ở BT 2 ( SGK - T.120 ).
- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu một số TN nói về phẩm chất, cách sống giản dị của Bác Hồ.

- 2 HS lên bảng, 1 HS đặt 1 câu nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi, 1 HS đặt 1 câu nói về tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Nhận biết về từ trái nghĩa. 

GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( SGK - 120 ).

- HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- GVgiúp HS hiểu: Những từ có nghĩa trái ngược nhau gọi là từ trái nghĩa.
- HS tự suy nghĩ rồi làm bài vào vở BT - 3 HS lên bảng làm bài ( mỗi em một phần ).
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

a) đẹp - xấu; ngắn - dài; nóng - lạnh; thấp - cao.

b) lên - xuống; yêu - ghét; chê - khen.

c) trời - đất; trên - dưới; ngày - đêm. 

- Củng cố KN nhận biết về từ trái nghĩa. 

* HĐ 2: Luyện tập về sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. 

GV tổ chức, HDHS làm BT 2 ( SGK - 120 ).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng.

- 1 HS đọc lại đoạn văn.

- GV nhắc HS sau khi điền các dấu câu, viết hoa lại những chữ đứng liền sau dấu chấm.

- HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cho HS về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố, khắc sâu KT về từ trái nghĩa; cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. 


                                        Tiết 3:                         Toán      
T.159: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số, biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ; biết quan hệ giữa các đơn vị độ dài thông dụng.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số, KN tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ; và giải toán vận dụng quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Hình minh họa BT 4( SGK ).

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu các bước để thực hiện phép cộng, phép trừ. Vận dụng đặt tính và tính:

                             234 + 115                              348 - 126

- 2 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con - HS nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.167 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự đặt các phép tính rồi tính theo yêu cầu của bài vào vở.
- Một số HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 3 chữ số.
+ Bài 2: - 1 HS nêu yêu cầu của bài. 
- 1 HS  nêu cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và cách tìm số bị trừ.

- HS tự làm bài vào vở BT, 4 HS lên bảng làm bài.

- GV củng cố về cách tìm số hạng chưa, cách tìm số bị trừ.
+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV lưu ý HS chỉ cần viết bài làm vào vở và đặt dấu thích hợp ở chỗ chấm, không cần ghi bước trung gian.

- HS tự làm bài, 3 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài thông dụng.

+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV kết hợp gắn bảng phụ vẽ sẵn hình mẫu lên bảng cho HS quan sát.

- GVHDHS nhận biết về từng hình mẫu.

- HS tự vẽ vào vở.

- Củng cố cho HS về KN vẽ hình.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố, khắc sâu KT về phép cộng, trừ các số có 3 chữ số; cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ và quan hệ giữa các đơn vị đo dộ dài thông dụng.

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép cộng, phép trừ và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.

                         Tiết 4 :                     tự nhiên và xã hội
                                         Mặt trời và phương hướng
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nói được tên 4 phương chính và kể được phương Mặt Trời mọc và lặn.

- HS biết xác định phương Mặt Trời mọc và lặn.

- HS có ý thức ham tìm hiểu về tự nhiên.

II. chuẩn bị:

- Tranh SGK. 

- HS: Mỗi nhóm chuẩn bị 5 tấm bìa.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS nêu vai trò của Mặt Trời đối với mọi vật trên Trái Đất ?

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK.
+ Mục tiêu:  HS nêu được tên 4 phương chính và kể được phương Mặt Trời mọc và lặn.

+ Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK- T.66, đọc và trả lời câu hỏi: 
+ Hằng ngày, Mặt Trời mọc vào lúc nào, lặn vào lúc nào ?

+ Trong không gian có mấy phương chính đó là phương nào ?
( Nếu HS không trả lời được, GV sẽ nói: người ta quy ước: trong không gian có 4 phương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc ).

+ Mặt Trời mọc và lặn phương nào ? 

- GV: Người ta cũng quy ước Mặt Trời mọc phương Đông, lặn phương Tây.

* HĐ 2:  Trò chơi " Tìm phương hướng bằng Mặt Trời ".

+ Mục tiêu: HS biết được nguyên tắc xác định phương hướng bằng Mặt Trời; HS được thực hành xác định phương hướng bằng Mặt Trời.
+ Cách tiến hành:

- Bước 1: HS hoạt động theo nhóm.
GV yêu cầu HS quan sát hình 3 ( SGK - 67 ) và dựa vào hình vẽ để nói về cách xác định phương hướng bằng Mặt Trời theo nhóm. 

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

. Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

. GV nhắc lại nguyên tắc xác định phương hướng bằng Mặt Trời mọc ( SGV - trang 90 ):

Nếu biết phương Mặt Trời mọc, ta sẽ đứng thẳng, tay phải hướng về mặt Trời mọc 

( phương Đông ) thì: Tay trái sẽ chỉ phương Tây.

                                  Trước mặt là phương Bắc.

                                  Sau lưng là phương Nam.

- Bước 3: Chơi trò chơi " Tìm phương hướng bằng Mặt  Trời".

. GV cho HS ra sân chơi theo nhóm ( mỗi nhóm 8 em ). Cách chơi như SGV trang 90.

. GV quan sát HS chơi, giúp các em biết cách xác định phương hướng bằng Mặt Trời.

. Nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố về: 4  hướng chính, cách tìm phương hướng bằng Mặt Trời.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS thực hành xác định phương hướng dựa vào Mặt Trời.

                                                                                  Ngày soạn: 13 - 4 - 2018
                                                                                               Ngày dạy: Thứ sáu ngày 20 - 4 - 2018
        Buổi sáng:
                                        Tiết 1:                   Tập làm văn                             
đáp lời từ chối. đọc sổ liên lạc
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời  từ chối của người khác với thái độ lịch sự, nhã nhặn; Biết đọc và nói ND 1 trang sổ liên lạc. 

- Rèn KN đáp lời từ chối; Biết thuật lại chính xác nội dung Sổ liên lạc.

- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ), KN lắng nghe tích cực. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Sổ liên lạc của HS.

- Các PP/ KT dạy học: PP hoàn tất một nhiệm vụ ( thực hành đáp lời từ chói theo tình huống ). 

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - 1, 2 đọc lại đoạn văn viết giờ trước ( tả ngắn về Bác Hồ ).
 2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đáp lời từ chối.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1 ( SGK ):
+ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- 2 HS đọc lời nhân vật trong tranh SGK.

- 2, 3 cặp HS làm mẫu trước lớp, GV nhắc các em nói lời đáp kèm thái độ nhã nhăn, lịch sự, phấn khởi.

* H§ 2: Thực hành đáp lời từ chối.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK ):
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu và các tình  huống . 

- GV mời từng cặp HS thực hành đối đáp theo từng tình huống a, b, c. Cần đáp tự nhiên, hợp tình huống, nhã nhặn, lịch sự ( bạn bè ), lễ phép ( bố, mẹ ).

- Cả lớp  và GV nhận xét, bình chọn những cặp HS thực hành tốt.

. Củng cố cách đáp lời  từ chối.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố cách đáp lời từ chối.

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.

                                         Tiết 2:                           Toán
T.160: kiểm tra
I. Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra việc nắm KT về thứ tự các số trong phạm vi 1000, về so sánh các số có 3 chữ số; viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị; và cộng, trừ các số có 3 chữ số; về chu vi các hình đã học.

- HS nắm chắc KT, vận dụng làm tốt bài KT theo yêu cầu.

- HS có ý thức tự giác làm bài.
II. Chuẩn bị: - Đề  bài KT.
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Giao đề.

- GV phát bài cho HS.

- Đọc cho HS soát lại đề.

Đề bài:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                    235 ;  .......... ;  237 ; 238 ; ........... ;  240 ; ........... ;  .......... .

Câu 2: Sắp xếp các số sau:  353 ; 235 ; 523 ;  535 ; 650 ;  560  theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: …………………………………………………………………….
b) Từ lớn đến bé: …………………………………………………………………….

Câu 3: 

a) Viết các số 257;  582;  950;  405 ( theo mẫu ): 
  M:  257 = 200 + 50 + 7
b) Viết theo mẫu: 
  M:  400 + 20 + 8 = 428
         700 + 90 + 5 = ………                      600 + 5 =  ………….
Câu 4: Đặt tính rồi tính:

                         342  +  235                                     351  +  138

                         982  -  650                                       876  -  135

Câu 5: Tính.

a) 25 m + 17 m =  ……………                          c) 63 kg - 18 kg = …………..
b) 925 km - 305 km =   ……………                 d)  58 l  + 42 l    = ……………
Câu 6: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 24 cm ; 36 cm  và 40 cm. 
           Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?   
* HĐ 2: HS làm bài.
- GV bao quát lớp.

* HĐ 3: GV thu bài chấm.

Biểu điểm chấm:

Câu 1: 1 điểm ( Điền đúng mỗi số - được 0,25 điểm ).

Câu 2: 1 điểm ( Sắp xếp đúng theo thứ tự mỗi phần - được 0,5 điểm )

Câu 3: 2,5 điểm:

 ( a ): 1, 5 điểm - viết đúng mỗi số được 0,5 điểm.

 ( b ): 1 điểm - viết đúng mỗi số được 0,5 điểm.

Câu 4: 2 điểm ( Đặt tính và tính đúng - mỗi phần được 0,5 điểm ).

Câu 5: 2 điểm ( Tính đúng - mỗi phần được 0,5 điểm ).

Câu 6: 1,5 điểm 

       - Ghi được câu lời giải:                     Chu vi của hình tam giác đó là:        ( 0,25 điểm )

       - Ghi được phép tính và tính đúng:      24 + 36 + 40 = 100 ( cm )             ( 0,5 điểm )

       -  Ghi được:                                          Đổi: 100 cm = 1 m                        ( 0,5 điểm )

       - Ghi được:                                                              Đáp số: 1m                  ( 0,25 điểm )
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học; Nhận xét về tinh thần, thái độ làm bài của HS. 
- Dặn HS tiếp tục ôn tập KT đã học để CB cho thi KS cuối năm.

                                   Tiết 3:                      Sinh hoạt
                                                    sinh hoạt sao
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuÈn BỊ :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình:

1. Trưởng ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới:

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
* Hạn chế:………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5. Phương hướng tuần tới:
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 4.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp.  

- Duy trì tốt phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

- Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Chủ tịch cùng phó chủ tịch, cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

- Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các bạn.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


         Buổi chiều:

                                      Tiết 2:                          Toán (*)                               
Luyện tập TỔNG HỢP 

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố KT về: đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số; Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị; Biết giải bài toán về tính tổng của hai số hạng. 

- Rèn KN đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số và phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị; KN giải bài toán về tính tổng của hai số hạng. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn bài 1.
- Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.

   GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4, 5 ( Vở BT Toán in – T.81, 82 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV hướng dẫn bài  mẫu sau đó HS tự làm bài vào vở theo mẫu.
- 4 HS lên bảng làm bài,  lớp chữa bài, nhận xét, GV chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách đọc, viết, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị.

+ Bài 2: - HS tự làm bài vào vở theo mẫu.

- 3 HS lên bảng làm bài. Lớp chữa bài, nhận xét.

- Củng cố về TT các số tự nhiên liên tiếp.

+ Bài 3: - HS tự làm bài vào vở. 

- 2 HS làm bài trên bảng lớp. 
 - HS nhận xét, chữa bài. Khi chữa bài GV yêu cầu HS giải thích cách làm.

- Củng cố cách so sánh các số có ba chữ số.
+ Bài 4: - HS tự đọc, phân tích đề toán -> xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. 

- 1 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách giải bài toán về tính tổng của 2 số hạng. 

+ Bài 5: - HS quan sát từng hình rồi tô màu theo yêu cầu.

- Củng cố cách nhận biết về 1/ 4.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số, giải bài toán về tính tổng của 2 số hạng.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​​ư¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục ôn cách đọc, viết, so sánh và giải bài toán với các số có 3 chữ số.


                       Tiết 3 :                              tập làm văn *
Luyện tập: Tả ngắn về bác hồ

I. Mục đích yêu cầu:
- Học sinh biết tả ngắn về Bác Hồ theo gợi ý, biết nghe bạn kể để nhận xét, góp ý.

- Học sinh biết dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn văn ( 4 - 5 câu ) tả ngắn về BH. Viết rõ ý, dùng câu đúng ngữ pháp.

- Học sinh yêu quý, kính trọng Bác Hồ.

II. chuẩn bị:
- VBT T. Việt ….

III. Các hoạt động DẠY HỌC:
* H§ 1: Luyện tập tả ngắn về Bác Hồ.

- Giáo viên hướng dẫn HS dựa vào bài miệng tuần 31 và các câu hỏi gợi ý để viết thành một đoạn văn ngắn  khoảng 6 - 8 câu tả về Bác Hồ.

- Học sinh đọc yêu cầu bài và các gợi ý .

- Giáo viên lưu ý cho  học sinh: Các câu hỏi chỉ là gợi ý để kể . Có thể kể nhiều hơn 5 câu 

- 1 học sinh kể mẫu. Giáo viên chuẩn xác.

- Học sinh làm bài vào vở BT.

- Giáo viên nhắc học sinh dựa vào câu hỏi gợi ý và những điều em  vừa nói để viết thành đoạn văn. Chú ý dùng từ viết câu đúng và rõ ý. Viết xong đọc lại bài.

- Giáo viên thu vở chấm 1 số bài -> nhận xét, đánh giá. 

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học  Tuyên dương HS Viết bài tốt.
   
                                      Tiết 3:                     thủ công  
                                              Làm con bướm ( T. 2 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm con bướm bằng giấy.

- HS làm đ​ược con bướm bằng giấy. Con bướm tương đối cân đối. Các nếp gấp tương đối phẳng, đều.

- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích SP do mình làm ra.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu con bướm gấp bằng giấy; Quy trình làm con bướm bằng giấy có hình minh hoạ cho từng bư​ớc.

- HS: giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS thực hành gấp con bướm.

- HS nhắc lại quy trình làm con bướm bằng giấy theo các bước:

+ B​ước 1: Cắt giấy .
+ Bư​ớc 2: Gấp cánh bướm.

+ B​ước 3: Buộc thân bướm.

+ B​ước 4: Làm râu bướm.

- GV làm mẫu cho HS quan sát, vừa làm vừa nói lại cách làm.

- HS thực hành gấp con bướm. 

- GV lưu ý HS: các nếp gấp phải thẳng, cách đều, miết kĩ.

( Đối với những HS khéo tay, yêu cầu làm được con bướm bằng giấy; Các nếp gấp đều, phẳng. Có thể làm được con bướm có kích thước khác ).
* HĐ 2: Đánh giá sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS trưng bày SP.

- GV cùng một số HS chọn, đánh giá một số sản phẩm đẹp.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại quy trình gấp con bướm.

- GV nhận xét tiết học, Nhận xét sự CB, tinh thần học tập, KN thực hành và SP của HS. Nhắc HS CB tiết sau: Làm đèn lồng.

      Buổi chiều:

                               Tiết 1:                  luyện từ và câu (*)                           
ÔN: Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- HS bước đầu làm quen với khái niệm từ trái nghĩa, Biết xếp các từ có nghĩa trái ngược nhau ( từ trái nghĩa ) theo từng cặp. Biết điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống.
- Rèn luyện KN nhận biết về từ trái nghĩa; KN sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:  - Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.
III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Ôn luyện về từ trái nghĩa. 

GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( Vở BT T Việt – Tập 2 – T.60 ).

- HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- GVgiúp HS hiểu: Những từ có nghĩa trái ngược nhau gọi là từ trái nghĩa.
- HS tự suy nghĩ rồi làm bài vào vở BT - 3 HS lên bảng làm bài ( mỗi em một phần ).
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

a) đẹp - xấu; ngắn - dài; nóng - lạnh; thấp - cao.

b) lên - xuống; yêu - ghét; chê - khen.

c) trời - đất; trên - dưới; ngày - đêm. 

- Củng cố KN nhận biết về từ trái nghĩa. 

* HĐ 2: Luyện tập về sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. 

GV tổ chức, HDHS làm BT 2 (Vở BT T Việt – Tập 2 – T.61  ).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài - 1 HS đọc lại đoạn văn.

- HS tự làm bài vào vở BT. 
- Một số HS đọc lại đoạn văn, đọc cả dấu câu đã điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cho HS về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học, GV củng cố, khắc sâu KT về từ trái nghĩa, về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.


                          TiÕt 2:                              TẬP LÀM VĂN ( * )                             
Luyện tập: đáp lời từ chối
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời  từ chối của người khác với thái độ lịch sự, nhã nhặn. 
- Rèn KN đáp lời từ chối.

- HS có tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Nội dung bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập Đáp lời từ chối.

GV tổ chức , HDHS làm bài tập sau:

Bài 1: Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau:
a) Em muốn mượn bạn quyển truyện tranh. Bạn bảo: " Truyện này tớ cũng đi mượn. "

b) Em muốn nhờ chị làm giúp em bài toán đố. Chị bảo: " Em cần tự làm bài chứ ! "

c) Em xin mẹ cho em đi chơi cùng chị. Mẹ bảo: " Con ở nhà học bài đi ! "
- 1 HS đọc yêu cầu và các tình  huống . 

- 1 cặp HS thực hành đối đáp theo tình huống ( a ). 

- Một số cặp lần lượt thực hành đối đáp theo các tình huống a, b, c. 
- Cả lớp  và GV nhận xét, bình chọn những cặp HS thực hành tốt.
- HS tự ghi lại các tình huống và lời đáp cho mỗi tình huống vào vở BT. 

- GV nhắc HS: Cần đáp tự nhiên, hợp tình huống, nhã nhặn, lịch sự ( bạn bè ), lễ phép 
( bố, mẹ, người trên ).

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố cách đáp lời từ chối.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.

   
                                         Tiết 3:                        Toán ( * )
Luyện tập giải toán về tìm thành phần chưa biết

 trong phép tính 
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố KN tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- Rèn KN thực hành giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Nội dung một số BT liên quan.
- HS: Vở BT Toán.
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Luyện tập giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

GV Tổ chức, HDHS làm các bài tập sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Tìm x.

                 a)   x  + 68 = 92                               x  -  45 = 32

                 b)   24 +  x  = 86                             70 -  x   = 30

                 c) x + 45 = 100    ;        x - 27 = 54    ;       93 - x = 28.
- HS nêu y/ cầu của bài, xác định từng t/ phần cần tìm trong mỗi phép tính, nêu cách tìm.

- HS tự làm vào vở, một số HS lên bảng làm bài - HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN tìm số hạng chưa biết trong phép cộng, tìm số bị trừ, số trừ chưa biết trong phép trừ.                    

+ Bài 2: Tìm y.

                 a) y  x  4  = 36                             y :  4  = 5

                 b) 3  x  y  = 24                              y :  5   = 9

                 c) y  x  5 =  40 x 1                        y : 5  =  0  x  4
- Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- Củng cố KN tìm thừa số trong phép nhân, tìm số bị chia trong phép chia.                    

+ Bài 3: Nam có một số hòn bi, Nam cho bạn 12 hòn bi, Nam còn lại 28 hòn bi. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu hòn bi ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán - GV cùng HS phân tích đề toán.

- HS xác định dạng toán ( Tìm số bị trừ ), Nêu cách giải,

- HS tự ghi tóm tắt rồi trình bày lời giải của bài toán vào vở, 1 HS làm bài  trên bảng.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về tìm số bị trừ.   

+ Bài 4: Có một số bông hoa cắm đều vào 4 lọ, mỗi lọ có 5 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán - GV cùng HS phân tích đề toán.

- HS xác định dạng toán ( Tìm số bị chia chưa biết ), Nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt rồi trình bày lời giải của bài toán vào vở, 1 HS làm bài  trên bảng.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán vận dụng tìm số bị chia chưa biết.   

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- Gv củng cố, khắc sâu KT về tìm các thành phần chưa biết trong phép tính.

- GV nhận xét tiết học; Dặn HSVN tiếp tục ôn lại cách tìm các thành phần chưa biết trong phép tính.
               Buổi chiều:
                                         Tiết 2 :                    toán (*)
luyệntập: giải toán về phép cộng, phép trừ 

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố về giải toán liên qua đến phép cộng, phép trừ các số có 3 chữ số.

- Rèn KN giải toán và trình bày bài.

- HS tích cực, tự giác học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV: ND các BT liên quan. 

III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1:  Luyện tập giải toán về phép cộng, phép trừ.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:
+ Bài 1:  

 Đàn vịt có 254 con. Đàn gà có 132 con. Hỏi cả hai đàn có bao nhiêu con gà và vịt ?
+ Bài 2: 

Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa 132 lít thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 24 lít. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu ?

+ Bài 3 :

Một cửa hàng buổi sáng bán được 435 kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 120 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki - lô - gam gạo ?
+ Bài 4:
Một cuộn dây dài 175 m, người ta đã cắt ra 55 m. Hỏi cuộn dây còn lại bao nhiêu mét ?

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1:   Củng cố cách giải bài toán về tính tổng của 2 số hạng.
+ Bài 2:  Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

+ Bài 3 : Củng cố cách giải bài toán về ít hơn.

+ Bài 4: Củng cố cách giải bài toán bằng phép trừ.

* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò.
- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán bằng phép cộng, phép trừ, bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​​ư¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tiếp tục ôn bài.

                      

                                   Tiết 2:                           luyện viết

bài  32

I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ hoa Q ( kiểu 2 ) theo cỡ vừa và nhỏ; viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ hoa Q ( kiểu 2 )
- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - Quyển 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: - Cả lớp viết bảng con: Năng; Ném.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa Q ( kiểu 2 )
- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  Q ( kiểu 2 ): gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 2 nét cơ bản - nét cong trên, cong phải và lượn ngang.

- GV viết mẫu chữ  Q ( kiểu 2 ) lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  Q ( kiểu 2 )  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các chữ và câu ứng dụng.
- HS lần l​­ît đọc các câu ứng dụng trong bài 32 ( Vở luyện viết - Quyển 1 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: 

                  Quân dân một lòng; Quang Trung đại phá quân Thanh.
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Quân; Quang  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 32 ( trang 32 ) - Viết chữ hoa Q ( kiểu 2 ).
- HS luyện viết bài trong vở luyện viết, GV bao quát, HD HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết chữ cái hoa Q ( kiểu 2 ) đã học.

                     Tiết 3:                    hoạt động ngoài giờ lên lớp
Tìm hiểu về truyền thống đấu tranh

 giải phóng đất nước của dân tộc

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết  về truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc.

- HS biết hát múa một số bài hát về chủ đề trên.

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ, giữ gìn các truyền thống của dân tộc mình.

II. chuẩn bị:

- Sưu tầm truyện kể về truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc.
III. Các hoạt động dạy HỌC:
* HĐ 1: Tìm hiểu về truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc.
- GV hỏi: Ngày 30 tháng 4 là ngày gì ?

- HS trình bày theo hiểu biết của mình.

- GV giải thích nếu HS không biết.

+ Ngày 30/ 4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- GV có thể kể cho HS nghe một số câu chuyện kể về truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc.
- HS liên hệ kể về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc qua các bài học. 

- HS nêu tên những bài hát ca ngợi truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc.
  mà em biết.

- GV hướng dẫn HS biểu diễn một số bài hát, múa về chủ đề.
* HĐ 2: Củng cố - dặn dò.
- GV khắc sâu ý nghĩa ngày 30/ 4 và  truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc -> GDHS truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HSVN tiếp tục tìm hiểu thêm về truyền thống đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc.
                                                                                   Ngày  19  tháng  4  năm  2013.
Bài kiểm tra môn Toán.

( Bài số 3 ).

Họ và tên: .....................................................

                                              Lớp: .............

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                    235 ;  .......... ;  237 ; 238 ; ........... ;  240 ; ........... ;  .......... .

Câu 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự:

                    353 ; 235 ; 523 ;  535 ; 650 ;  560. 

a) Từ bé đến lớn: ....................................................................................

b) Từ lớn đến bé: ....................................................................................

Câu 3: 

a) Viết các số 257 582;  950; 405 ( theo mẫu ): 
  M:  257 = 200 + 50 + 7                                  582 =  .............................

         950  = ......................                                405 =  .............................                          
b) Viết theo mẫu: 
  M:  400 + 20 + 8 = 428

         700 + 90 + 5 =  ..........                                      600 + 5 = ..........
Câu 4: Đặt tính rồi tính:

                         342  +  235                                     351  +  138

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                         982  -  650                                       876  -  135

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

Câu 5: Tính.

a) 25 m + 17 m =  ……………                          c) 63 kg - 18 kg = …………..

b) 925 km - 305 km =   ……………                 d)  58 l  + 42 l    = ……………
Câu 6: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 24 cm ; 36 cm  và 40 cm. 
           Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?   
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                         Ngày  15  tháng  4  năm  2011.

Bài kiểm tra môn Toán.

( Bài số 3 - Dành cho HS hoà nhập ).

Họ và tên: .....................................................

                                              Lớp: .............

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                     131; 132; ........... ;  ..........; 135 ;  .......... ;  137 ; 138 ; ........... ; 140 . 

Câu 2: Sắp xếp các số: 353 ; 235 ; 523 ;  553 ; 650 ;  460.
theo thứ tự Từ bé đến lớn: ....................................................................................

Câu 3: 

a) Viết các số: 157; 132; 250 ( theo mẫu ): 
  M:  157 = 100 + 50 + 7                                  
     132 =  ..................................                                   250  = .......................................                                
b) Viết theo mẫu: 
  M:  300 + 20 + 8 = 328

         200 + 90 + 5 =  ..........                                      600 + 5 = ..........
Câu 4: Đặt tính rồi tính:

                         142  +  235                                     351  +  130
                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                         482  -  350                                       256  -  135

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

Câu 5: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 10 cm ; 12 cm  và 15 cm. 
 Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng - ti -  mét ?       

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biểu điểm chấm:
Câu 1: 1 điểm ( Điền đúng mỗi số - được 0,25 điểm ).

Câu 2: 1 điểm ( Sắp xếp đúng theo thứ tự đã cho - được 1 điểm ).
Câu 3: 2 điểm - Phần a):  1 điểm   - viết đúng mỗi số được 0,5 điểm.

                        - Phần b):  1 điểm   - viết đúng mỗi số được 0,5 điểm. 

Câu 4: 4  điểm ( Đặt tính và tính đúng - mỗi phép tính được 1 điểm ).

Câu 5: 2  điểm 

       - Ghi được câu lời giải:                     Chu vi của hình tam giác đó là:        ( 0,5 điểm )

       - Ghi được phép tính và tính đúng:      10 + 12 + 15 = 37 ( cm )               ( 1 điểm )

       - Ghi được                                                                  Đáp số: 37 cm         ( 0,5 điểm )
- HS biết sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng. Biết làm các phép tính cộng, trừ các số với đơn vị là đồng; Biết trả tiền và nhận lại tiền thừa trong trường hợp mua bán đơn giản.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng và kĩ năng giải toán có liên quan đến tiền tệ.

- HS biết vận dụng trong thực tế trả tiền và nhận lại tiền thừa trong trường hợp mua bán đơn giản.
II. chuẩn bị: 

- Hình minh họa BT 1 ( SGK ), bảng phụ kẻ sẵn ND bài 3, 4 ( SGK ).

- GV + HS: Một số tờ giấy bạc có mệnh giá: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* HĐ1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.164 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV yêu cầu HS nhận biết xem trong mỗi túi có chứa các tờ giấy bạc loại nào ?

- HS thực hiện các phép tính cộng giá trị các tờ giấy bạc cho trong mỗi túi. 
- Một số HS tiếp nối nhau trả lời lần lượt từng câu hỏi của bài toán:

  VD: Túi a) có 800 đồng. ...
+ Bài 2: - HS tự đọc và tóm tắt bài toán, trình bày bài giải.

- 1HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
- Củng cố về giải toán liên quan đến tiền tệ.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài, GV kết hợp gắn bảng phụ kẻ sẵn ND bài tập.
- HDHS  đọc kĩ bảng để thấy trong mỗi trường hợp:


+ An có bao nhiêu tiền ? ( thể hiện cột " An đưa người bán rau" ).


+ An tiêu hết bao nhiêu tiền ? ( Thể hiện cột " An mua rau hết" ).


+ Vậy An còn lại bao nhiêu tiền ? ( Thể hiện cột " Số tiền trả lại" ).

- HS làm các phép tính tương ứng + Nêu số thích hợp với mỗi ô trống.

- Các phần còn lại làm tương tự. HS kẻ cột và làm bài, đọc bài trước lớp, nhận xét, chốt kết quả đúng. 
( HS yếu, TB thực hành mua bán với các số tiền ghi ở các cột ).

+ Bài 4: ( HS khá, giỏi làm thêm ).

- GV cho HS thực hành trò chơi theo nhóm ( có người mua, bán ). 

- GV chia nhóm, phân loại đối tượng HS.

- HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ HS mua, bán trả lại tiền bằng nhiều cách.

- Nhấn mạnh cho HS các nhận và trả tiền thừa.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại đơn vị tiền VN. GV khắc sâu cách sử dụng tiền VN để trao đổi, mua bán.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS VN tìm hiểu thêm về tiền Việt Nam, vận dụng mua bán trong thực tế.

âm nhạc

ôn tập hai bài hát: 

Chim chích bông và chú ếch con - nghe nhạc.

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết biết hát theo giai điệu và đúng lời ca ( Với HS có năng khiếu - hát đúng giai điệu và thuộc lời ca ).

- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, tập biểu diễn bài hát. 

- HS yêu thích âm nhạc.

II. chuẩn bị:

- Nhạc cụ, băng nhạc.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 1, 2 HS hát lại bài hát Bắc kim thang.

2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Ôn tập hai bài hát Chim chích bông và Chú ếch con.

+ Bài  Chim chích bông:

- HS luyện hát tập thể, hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát.
- GVHD HS tập biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ theo bài hát.

+ Bài  Chú ếch con:

- HS luyện hát tập thể, hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát.
- GVHD HS tập biểu diễn tốp ca, đơn ca.

- GV tổ chức cho HS thi biểu diễn.

- Cả lớp, GV tuyên dương, khen ngợi những HS hát đúng, biểu diễn tốt.
* HĐ 2: Nghe nhạc.

- GV mở băng cho HS nghe một bài hát thiếu nhi hoặc một trích đoạn nhạc không lời.

3. Củng cố, dặn dò:
- Cả lớp hát lại 2 bài hát. GV hỏi HS về tác giả của mỗi bài hát. 

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS về nhà tập hát lại bài hát nhiều lần cho thuộc, hát cho ngư​ời thân nghe.

                              Tiết 1 + 2 + 3 ( Lớp 2C, 2B, 2A ):                

                                                             thể dục
Tiết 64: chuyền cầu - trò chơi: " ném bóng trúng đích ".  

I. Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm hai người. Ôn trò chơi " Ném bóng trúng đích ".

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người; Biết cách chơi và tham gia được trò chơi.

- HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

II. địa điểm, ph​ương tiện: 

- Trên sân tr​​ường, đảm bảo VS, an toàn tập luyện. 

- GV chuẩn bị 1 còi; bóng, vật đích và quả cầu; bảng gỗ tâng cầu.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp phổ biến ND, yêu cầu giờ học: 1 phút.
- HS đứng vỗ tay và hát: 1- 2 phút.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc: 80 - 100 m.

- Đi thư​ờng theo vòng tròn và hít thở sâu: 1 phút.

+ Ôn các ĐT vươn thở, tay, chân, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: 
1 lần - mỗi động tác tập 2 x 8 nhịp.

2. Phần cơ bản:
+ Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 8 -  10 phút.

- HS tự tập luyện theo đơn vị tổ, từng tổ thi để chọn đôi giỏi nhất.

- GV tổ chức cho HS thi giữa các tổ để chọn vô địch lớp.

+ Trò chơi “ Ném bóng trúng đích” : 8 -  10 phút.

- GV nêu tên TC, nhắc lại cách chơi và y/cầu trật tự, kỉ luật khi chơi để đảm bảo an toàn.

- HS tự chơi theo đơn vị tổ ( 5 - 6 phút ).

3. Phần kết thúc:
- HS đi đều 2 - 4 hàng dọc và hát: 2 - 3 phút .

- Làm một số động tác thả lỏng: 1 phút.

- GV cùng HS hệ thống bài học: 1 - 2 phút.  

- GV nhận xét giờ học. Dặn HSVN ôn lại các động tác và trò chơi đã học.

( Đề bài - Dành cho HS hoà nhập ).

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                     131; 132; ........... ;  ..........; 135 ;  .......... ;  137 ; 138 ; ........... ; 140 . 

Câu 2: Sắp xếp các số: 353 ; 235 ; 523 ;  553 ; 650 ;  460.
theo thứ tự Từ bé đến lớn: ....................................................................................

Câu 3: 

a) Viết các số: 157; 132; 250 ( theo mẫu ): 
  M:  157 = 100 + 50 + 7                                  

     132 =  ..................................                                   250  = .......................................                                
b) Viết theo mẫu: 
  M:  300 + 20 + 8 = 328

         200 + 90 + 5 =  ..........                                      600 + 5 = ..........
Câu 4: Đặt tính rồi tính:

                         142  +  235                                     351  +  130

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                         482  -  350                                       256  -  135

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

                            ..............                                          .............

Câu 5: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 10 cm ; 12 cm  và 15 cm. 
 Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng - ti -  mét ?       

Biểu điểm chấm ( Bài cho HS hoà nhập ):

Câu 1: 1 điểm ( Điền đúng mỗi số - được 0,25 điểm ).

Câu 2: 1 điểm ( Sắp xếp đúng theo thứ tự đã cho - được 1 điểm ).

Câu 3: 2 điểm - Phần a):  1 điểm   - viết đúng mỗi số được 0,5 điểm.

                        - Phần b):  1 điểm   - viết đúng mỗi số được 0,5 điểm. 

Câu 4: 4  điểm ( Đặt tính và tính đúng - mỗi phép tính được 1 điểm ).

Câu 5: 2  điểm 

       - Ghi được câu lời giải:                     Chu vi của hình tam giác đó là:        ( 0,5 điểm )

       - Ghi được phép tính và tính đúng:      10 + 12 + 15 = 37 ( cm )               ( 1 điểm )

       - Ghi được                                                                  Đáp số: 37 cm         ( 0,5 điểm )
                                                            bài  25 + 26.

I. mục đích yêu cầu:

- HS nắm đ​ược ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa V, X ( Kiểu chữ nghiêng ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các chữ và câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ hoa: V, X  ( Mẫu chữ viết nghiêng ).

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con:  T, U, ¦; Thả, Uống, Ươm.

- GV nhận xét, uốn nắn.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa V, X  ( kiểu chữ nghiêng ).
- HS quan sát mẫu chữ V, X  viết hoa.

- HS khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ  V, X .

- GV lần lượt viết mẫu chữ  V, X  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  V, X  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các chữ và câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 25, 26 ( Vở luyện viết - tập 2 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Văn, Xuôi  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 25 + 25 ( trang 25, 26 ):

- HS luyện viết bài 25, 26 theo yêu cầu trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, giúp đỡ HS yếu, HSHN để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.
Điểm
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